
1. Giới thiệu

năng lực của cBQL là một trong những nhân
tố quyết định thành công của các tổ chức, hệ
thống chính trị, và bộ máy công quyền. tuy nhiên,
ở Vn hiện nay “năng lực, phẩm chất” của nhiều
cán bộ công chức còn yếu. Một bộ phận không nhỏ
cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt
các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực…”
(Đảng cộng sản Vn). hàng loạt các nghị quyết,
chỉ thị của Đảng, nhà nước thể hiện quyết tâm
đổi mới công tác cán bộ, hoàn thiện và nâng cao
năng lực cBQL nhà nước [1]. Đề tài “những năng
lực quan trọng đối với các chức danh cBQL cấp
quận” được thực hiện nhằm: 

- cung cấp cơ sở khoa học, khách quan và chi
tiết về các năng lực quan trọng cho các chức danh
cBQL quận 5.

- Xác định liệu có sự khác biệt về yêu cầu năng
lực đối với cBQL cấp quận theo đặc điểm cá nhân

của những người tham gia khảo sát hay không. 
nghiên cứu được thực hiện tại quận 5 – một

trung tâm thương mại, công nghiệp của tP.hcM.
Với diện tích tự nhiên 4,14 km2, chỉ chiếm 0,25%
diện tích tP.hcM, quận 5 lại có đến 188.794
nhân khẩu (6,2% dân số tP.hcM), tổng thu ngân
sách nhà nước năm 2009 đạt 1.021 tỷ đồng, giá
trị sản xuất công nghiệp năm 2009 đạt 6.477 tỷ
đồng (chi cục thống kê quận 5, 2009). 
2. Cơ sở lý thuyết

2.1 Định nghĩa 

năng lực có thể được định nghĩa theo cách tiếp
cận định hướng công việc (work oriented), định
hướng nhân sự thực hiện công việc (worker ori-
ented) hoặc cả hai. nghiên cứu này ủng hộ định
nghĩa của đại học British columbia, “năng lực là
bất cứ hành vi, động lực, nhận thức, kiến thức, kỹ
năng hoặc các đặc điểm cá nhân thể hiện thông
qua các hành vi mà: (a) có ý nghĩa căn bản đối
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* Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
** Ủy ban Nhân dân quận 5

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các năng lực quan trọng đối với các chức
danh cán bộ quản lý (CBQL) hoạt động trong bộ máy quản lý nhà nước cấp quận. Dựa
trên kết quả thảo luận nhóm và khảo sát trực tiếp với mẫu là 269 CBQL và cán bộ quy
hoạch nguồn của quận 5 TP.HCM, nghiên cứu xác định được 54 năng lực quan trọng,
trong đó có 6 năng lực then chốt đối với các chức danh CBQL cấp quận. Nghiên cứu
cũng tìm thấy sự khác biệt về tầm quan trọng của 18 năng lực đối với CBQL cấp quận
theo đặc điểm cá nhân của người trả lời. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin khoa
học và khách quan đối với những tổ chức và cá nhân trong công tác tuyển chọn, đào
tạo, huấn luyện, luân chuyển cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước cấp quận ở VN
hiện nay.



với công việc và hoặc (b) aÛnh hưởng rất mạnh đến
sự thành công của đơn vị, bộ phận, vị trí công
việc”. 

2.2 Mô hình các thành phần năng lực cho
CBQL 

Mô hình quản lý dựa theo năng lực chủ yếu
được phát triển theo quan điểm xác định những
kiến thức, kỹ năng cụ thể và bao hàm tất cả các
khía cạnh trong công việc của nhà quản trị. Mô
hình năng lực phản ánh các năng lực cần có để có
kết quả vượt trội (superior performance) trong một
tổ chức đối với một vị trí công việc cụ thể. có
nhiều mô hình và cách tiếp cận khác nhau trong
việc xác định những năng lực cần thiết cho cBQL.
cách tiếp cận trong mô hình chuẩn mực nghề
nghiệp của anh quan tâm đến các kỹ năng, kiến
thức và sự hiểu biết cần thiết cho cBQL. cách
tiếp cận này bị phê phán là chưa đánh giá đúng
mức vai trò của hành vi cá nhân (cheetham và
chivers, 1996). 

Swarbrooke (1995), chỉ ra những năng lực quan
trọng đối với các nhà quản trị gồm: chú trọng chất
lượng, cơ cấu tổ chức phẳng và trao nhiều quyền
lực cho nhân viên, chú trọng các công tác tuyển
dụng, phát triển, đánh giá trả lương theo kết quả
thực hiện công việc, quản lý hệ thống thông tin
nối mạng, nâng cao tính chuyên nghiệp, chú trọng
marketing, chú trọng đạo đức và trách nhiệm xã
hội. nghiên cứu của Swarbrooke cho thấy tầm
quan trọng của các kỹ năng mềm và các năng lực
của cBQL khi hoạt động trong môi trường hội
nhập với các công cụ quản lý hiện đại và hiệu quả.

Mô hình nghiên cứu của toor và ogunlana
(2008) quan tâm đến các năng lực: giao tiếp, làm
việc nhóm, kỹ năng cá nhân, ra quyết định, kỹ
năng lắng nghe, giải quyết vấn đề v.v.. Mô hình
nghiên cứu của oetenstad, Maples (2008) quan
tâm đến 12 năng lực cốt lõi của cBQL. trần Kim
Dung và cộng sự (2009) đề nghị mô hình 21 năng
lực của giám đốc thể hiện trong 6 thành phần:
năng lực lập kế hoạch, phân tích, ra quyết định,
giao tiếp và giải quyết vấn đề, quản lý nhân lực,
hiểu biết môi trường chính trị, xã hội, luật pháp,
quản lý thông tin, quản lý tài chính. Đây đều là
các nghiên cứu định lượng đã thực hiện kiểm định
giá trị các thành phần của năng lực và đo lường
ảnh hưởng của các năng lực đến kết quả làm việc
nên có độ tin cậy cao. 

nghiên cứu của Watson, cracken và hughes
(2004) tìm thấy 37 năng lực và gom thành bốn

nhóm năng lực cần thiết cho các nhà quản trị:
quản trị chiến lược/quản trị chung, quản trị con
người, tự quản, quản trị tác nghiệp. Điểm hay của
nghiên cứu là vừa xác định tầm quan trọng của
các năng lực hiện tại vừa xác định tầm quan trọng
các năng lực tương lai đối với cBQL và đã khảo
sát được các cBQL đã được đào tạo năng lực gì.
Điều này rất hữu ích cho việc lập kế hoạch đào
tạo và phát triển nghề nghiệp cho cBQL.  

theo phân tích công việc của mạng internet
onet (http://www.onetonline.org), cBQL cần có
các kiến thức: quản trị, hành chính, kinh tế, chính
quyền, luật pháp, dịch vụ khách hang, ngoại ngữ,
quản trị nguồn nhân lực, an toàn và an ninh cộng
đồng, và các kỹ năng: kỹ năng phân tích và ra
quyết định, phối hợp, tư duy sáng tạo, thương
thuyết, lắng nghe, huấn luyện, giải quyết vấn đề,
trình bày, …Đây là những năng lực quy định trong
tiêu chuẩn công việc, được sử dụng rộng rãi trong
thực tiễn và được phát triển trên cơ sở phân tích
chức năng công việc.

như vậy, hiện nay có nhiều mô hình năng lực
quản lý với số lượng thành phần đa dạng và nhiều
phương pháp khác nhau để phát triển, đo lường
năng lực.

2.3 Mô hình các thành phần năng lực cho
CBQL trong bộ máy quản lý nhà nước

cBQL cấp quận thực hiện chức năng quản lý
nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xây
dựng… đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cư dân
trên địa bàn quận. hệ thống chức danh cBQL cấp
quận bao gồm: cBQL khối Đảng (Quận uỷ), khối
chính quyền (uBnD quận), khối đoàn thể (Mặt
trận tổ quốc của quận, Đoàn thanh niên, hội Phụ
nữ, hội cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, hội
chữ thập đỏ), khối cơ quan hành chính sự nghiệp
(y tế, văn hóa, tDtt...), khối nội chính (toà án,
công an quận, viện kiểm sát, công an, quân sự…),
và lãnh đạo của các phường (Đảng ủy, uBnD, Mặt
trận tổ quốc và các đoàn thể). theo đó, cBQL cấp
quận có thể được bầu chọn hoặc bổ nhiệm vào chức
vụ. 

trên thế giới, các nghiên cứu xác định các
năng lực cBQL trong các doanh nghiệp nhiều
nhưng các nghiên cứu xác định các năng lực của
cBQL làm việc trong bộ máy nhà nước lại rất hạn
chế [2]. 

Ở Mỹ, phần lớn các chức danh quản lý trong
chính quyền địa phương đòi hỏi người thực hiện
công việc phải tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ
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nghiệp vụ chức năng liên quan đến công việc đang
thực hiện. Ví dụ: Khi làm việc trong bộ phận
hoạch định người thực hiện phải hoàn tất chương
trình nghiên cứu 2 năm về hoạch định đô thị,
vùng hoặc tương đương về kinh nghiệm làm việc;
khi làm việc trong toà án, kiểm sát phải tốt
nghiệp ngành luật v.v.. (Bureau of Labor Statis-
tics, 2010 ). các năng lực này là cần nhưng chưa
đủ vì chưa có các năng lực hành vi, nhận thức. 

tại tP.hcM, theo Quyết định 199 – QĐ/tu
ngày 21/7/2006 của thành ủy, tiêu chuẩn các chức
danh cán bộ như sau:  

- nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách
của Đảng, pháp luật của nhà nước và phương
hướng, nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực phụ trách. có
khả năng truyền đạt nghị quyết của cấp trên
trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

- có năng lực cụ thể hóa nghị quyết của cấp
trên và thành ủy thành mục tiêu, kế hoạch và
biện pháp thực hiện trong ngành và địa phương.

- có tinh thần chủ động, sáng tạo, có năng lực
và sức khỏe để tổ chức, quản lý và điều hành công
việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được
giao.

- có năng lực kiểm tra, sơ kết, tổng kết kinh
nghiệm và thực tiễn.

- có khả năng xây dựng tổ chức bộ máy tinh
gọn, có hiệu lực, có năng lực đoàn kết, quy tụ cán
bộ, phát huy sức mạnh tập thể và sử dụng cán bộ,
nhân viên dưới quyền làm việc có hiệu quả.

Đây là các tiêu chuẩn chung cho cBQL trong
khu vực nhà nước, chưa có các tiêu chuẩn cụ thể,
đặc trưng cho các chức danh cBQL ở các cấp. các
tiêu chuẩn này có thể bao gồm nhiều năng lực cụ
thể khác nhau tùy theo nhận thức chủ quan và
trình độ của người vận dụng quy định. 
3. Quy trình nghiên cứu khám phá những năng
lực quan trọng của CBQL cấp quận

Để có thể ghi nhận đầy đủ những năng lực đặc
trưng cho các cBQL cấp quận ở Vn hiện nay,
nghiên cứu này được thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Kỹ thuật liệt kê 20 nội dung quan
trọng được tổ chức thảo luận tại lớp quản trị kinh
doanh – văn bằng 2 trường Đại học Kinh tế
tP.hcM gồm 120 sinh viên, với câu hỏi “cBQL
hiện nay cần có những năng lực nào?”. trên cơ sở
so sánh các câu trả lời với các tiêu chuẩn công việc
của onet và các biến năng lực thu được từ các
nghiên cứu trước, kết quả thu được 136 năng lực. 

Bước 2: Kỹ thuật phỏng vấn nhóm. Với sự hỗ
trợ của Quận ủy - uÛy ban nhân dân quận 5, nhóm
nghiên cứu đã thảo luận với 08 đồng chí lãnh đạo
cơ quan Quận ủy, uÛy ban nhân dân quận và tìm
ra được một số biến kiến thức, kỹ năng cần thiết
khác, điều chỉnh, bổ sung vào bảng câu hỏi điều
tra. Kết quả có 86 biến bị loại và 7 biến được bổ
sung, còn lại 57 biến được sử dụng tiếp. 

Bước 3: nghiên cứu định lượng. Được sự hỗ trợ
của Ban tổ chức Quận ủy quận 5, đề tài thực hiện
khảo sát bằng cách phỏng vấn trực tiếp 269 cBQL
hoặc cán bộ quy hoạch nguồn cấp quận. Bảng câu
hỏi về tầm quan trọng của từng biến năng lực đối
với công việc của người cBQL cấp quận sử dụng
thang đo 7 bậc: bậc 1 là hoàn toàn không quan
trọng… bậc 7 là rất quan trọng. 

Việc đề nghị các cBQL và cán bộ quy hoạch
nguồn tự đánh giá họ có các năng lực này không
là vấn đề nhạy cảm và khó thu được câu trả lời
khách quan. thêm vào đó, cách thức và tiêu chí
đánh giá kết quả làm việc trong khu vực nhà nước
chưa thực sự thuyết phục, chưa phân loại rõ ràng
mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, nghiên
cứu này không thực hiện khảo sát đo lường các
năng lực hiện có của cBQL và ảnh hưởng của các
năng lực đến kết quả thực hiện công việc. 

thông tin mẫu: tổng số người tham gia mẫu
nghiên cứu là 269, cơ cấu mẫu khảo sát phản ánh
đúng thực tế cơ cấu cBQL quận 5: tương đối lớn
tuổi, đại bộ phận có trình độ đại học. cụ thể, theo
độ tuổi: từ 25 - 45 tuổi: 6,84%; từ 45 tuổi trở lên:
93,15 %; theo trình độ văn hóa - chuyên môn:
trung cấp và cao đẳng: 5,14%; đại học và cao hơn:
94,52%; theo giới tính: nữ chiếm tỷ lệ 45,55 %,
nam 54,45%; theo cấp bậc, có 128 người cBQL cấp
trưởng phó phòng của quận và 72 người là lãnh
đạo các phường, 69 người là cBQL quy hoạch
nguồn của quận 5. 
4. Kết quả nghiên cứu

Dựa theo cách phân loại năng lực của Watson,
cracken và hughes (2004), nghiên cứu này phân
loại 57 tiêu chí năng lực cBQL thành 5 nhóm:

- nhóm 1: năng lực quản trị chiến lược và quản
trị nói chung. Ký hiệu SM có 10 biến.

- nhóm 2: năng lực làm việc với người khác.
Ký hiệu PM có 16 biến.

- nhóm 3: năng lực tự quản. Ký hiệu SeM có 7 biến.
- nhóm 4: năng lực tác nghiệp. Ký hiệu oP có

13 biến.
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- nhóm 5: hiểu biết môi trường (chính trị, luật
pháp, thời sự…). Ký hiệu gM có 11 biến.

Mối quan hệ giữa tầm quan trọng của các năng
lực quan trọng đối với cBQL cấp quận và các đặc
điểm cá nhân của người tham gia khảo sát được
kiểm định t test bằng phần mềm SPSS 16.0.

Kết quả cho thấy 57 biến được khảo sát có
điểm tầm quan trọng năng lực trung bình từ 5,11

đến 6,8 (trên thang điểm 7 bậc) đối với cBQL cấp
quận. có 5 biến được đánh giá là năng lực then
chốt (ký hiệu a1, với điểm trung bình > 6,5); 25
năng lực rất quan trọng (ký hiệu a2, điểm trung
bình từ 6,0 đến dưới 6,5); 24 năng lực quan trọng
(ký hiệu a3, điểm trung bình từ 5,5 đến dưới 6,0);
và 3 năng lực tương đối quan trọng (ký hiệu B1,
điểm trung bình từ 5,0 đến 5,5) xem Bảng 1. 

Tên năng lực Điểm trung
bình Xếp hạng

Ký hiệu
tầm quan

trọng

Nhóm
năng lực

Làm việc có trách nhiệm 6,84 1 A1 SeM

Hiểu biết đạo đức nghề nghiệp 6,74 2 A1 SeM

Hiểu biết chính trị 6,53 3 A1 GM

Hiểu biết pháp luật 6,51 4 A1 GM

Hiểu biết quản lý nhà nước 6,50 5 A1 GM

Lắng nghe và tiếp thu ý kiến 6,50 6 A1 PM

Làm việc khoa học 6,42 7 A2 OP

Biết sử dụng người giỏi hơn mình 6,40 8 A2 SeM

Kỹ năng xử lý công việc 6,39 9 A2 OP

Bình tĩnh và kiềm chế 6,38 10 A2 SeM

Kỹ năng quản trị chiến lược 6,36 11 A2 SM

Kỹ năng tổ chức 6,36 12 A2 SM

Hành vi ứng xử có văn hóa 6,35 13 A2 PM

Kỹ năng tự học hỏi, hoàn thiện bản thân 6,35 14 A2 SeM

Hiểu biết quản lý nhân sự 6,34 15 A2 SM

Kỹ năng dự đoán, phán đoán 6,34 16 A2 OP

Biết sàng lọc, phân tích, xử lý thông tin 6,34 17 A2 OP

Biết trọng dụng người khác 6,32 18 A2 PM

Kỹ năng hoạch định 6,29 19 A2 SM

Hiểu biết lĩnh vực hành chính 6,27 20 A2 SM

Kỹ năng hệ thống lại vấn đề 6,25 21 A2 OP

Biết động viên, kích thích nhân viên 6,23 22 A2 PM

Kỹ năng giao tiếp tốt với mọi người 6,22 23 A2 PM

Có khả năng thuyết phục người khác 6,20 24 A2 PM

Tôn trọng người khác 6,20 25 A2 PM

Chịu đựng áp lực công việc 6,20 26 A2 SeM

Nắm bắt thông tin vấn đề nhanh 6,19 27 A2 OP

Tầm nhìn xa trông rộng 6,17 28 A2 SM

Kỹ năng sáng tạo, đưa ra các họat động đổi mới 6,13 29 A2 OP

Bảng 1. Các năng lực quan trọng đối với CBQL cấp quận
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Kỹ năng kết dính mọi người 6,10 30 A2 PM

Kỹ năng nói chuyện trước đám đông 6,10 31 A2 PM

Khả năng chịu đựng phê bình 5,94 32 A3 SeM

Hiểu biết kinh tế 5,92 33 A3 GM

Hiểu biết quản trị 5,90 34 A3 SM

Hiểu biết văn hóa xã hội 5,90 35 A3 GM

Hiểu biết tâm lý quản lý 5,88 36 A3 SM

Kỹ năng đàm phán 5,87 37 A3 PM

Biết hạn chế điểm yếu của cấp dưới 5,87 38 A3 PM

Kỹ năng làm việc độc lập 5,84 39 A3 OP

Kỹ năng huấn luyện nhân viên 5,79 40 A3 PM

Kỹ năng viết, soạn thảo văn bản 5,79 41 A3 OP

Hiểu biết khoa học thường thức 5,77 42 A3 GM

Hiểu biết quản lý đô thị 5,77 43 A3 GM

Kỹ năng quản lý thời gian 5,73 44 A3 OP

Sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại 5,72 45 A3 OP

Ngoại giao rộng, có nhiều mối quan hệ 5,71 46 A3 PM

Biết đánh giá mức độ thoả mãn của nhân viên 5,68 47 A3 PM

Hiểu biết cơ sở hạ tầng 5,68 48 A3 GM

Hiểu biết tôn giáo 5,68 49 A3 GM

Hiểu biết tài chính 5,67 50 A3 SM

Sử dụng máy vi tính 5,66 51 A3 OP

Hiểu biết phong tục tập quán địa phương 5,60 52 A3 GM

Có khả năng tư vấn cho người khác 5,59 53 A3 PM

Kỹ năng làm việc nhóm 5,58 54 A3 PM

Biết ngoại ngữ 5,24 55 B1 OP

Hiểu biết kinh doanh 5,20 56 B1 SM

Hiểu biết văn học sử 5,11 57 B1 GM

Năng lực 
Điểm
trung
bình 

Nhóm
năng
lực 

Kiểm định sự khác biệt theo giá trị p

Tuổi
Trình

độ

CBQL và
cán bộ
nguồn

Giới
tính

CBQL
quận và
lãnh đạo
phường

Hiểu biết khoa học thường thức 5,77 GM 0,003

Hiểu biết pháp luật 6,51 GM 0,012

Kỹ năng dự đoán, phán đoán 6,34 OP 0,030 0,000

Kỹ năng ngoại ngữ 5,24 OP 0,014

Kỹ năng sáng tạo, đưa ra các hoạt động đổi mới 6,13 OP 0,005 0,012

Kỹ năng viết, soạn thảo văn bản 5,79 OP 0,041

Kỹ năng xử lý công việc 6,39 OP 0,034 0,024

Biết đánh giá mức độ thỏa mãn của nhân viên 5,68 PM 0,050

Bảng 2. Những năng lực có sự khác biệt về tầm quan trọng đối với CBQL cấp quận theo đặc điểm cá nhân
của người trả lời (p <0,05)
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5. Thảo luận kết quả

nghiên cứu xác định được 5 nhóm năng lực với
54 biến năng lực quan trọng, trong đó có 6 năng
lực then chốt đối với các chức danh cBQL cấp
quận. hai năng lực then chốt và xếp vị trí hàng
đầu là “Làm việc có trách nhiệm” và “hiểu biết
đạo đức nghề nghiệp”. hơn 95% người tham gia
trả lời ghi nhận mức điểm quan trọng cao nhất
cho hai năng lực này. cả hai năng lực đều thuộc
nhóm năng lực tự quản và thể hiện yếu tố
“hồng”của cBQL Vn. nhóm năng lực tự quản có
7 yếu tố được đánh giá quan trọng nhất với điểm
trung bình 6,35. Bốn nhóm năng lực còn lại có
điểm trung bình gần giống nhau (từ 6,01 đến
6,11). trong nghiên cứu của trần Kim Dung và
abraham (2006), yêu cầu năng lực hiệu quả (yếu
tố “chuyên”) được đánh giá quan trọng hơn yếu tố
“hồng” đối với của cBQL doanh nghiệp, nhưng
trong nghiên cứu này, yêu cầu đạo đức, trách
nhiệm (yếu tố “hồng”) được đánh giá quan trọng
hơn (yếu tố “chuyên”) đối với cBQL cấp quận.
Điều này phù hợp thực tế vì cBQL của các doanh
nghiệp phải chú trọng hơn đến kết quả kinh
doanh của tổ chức, còn cBQL trong bộ máy nhà
nước cần quan tâm hơn đến các yêu cầu chính trị
và lợi ích cộng đồng.

nghiên cứu tìm thấy 18 năng lực có sự khác
biệt về tầm quan trọng đối với các chức danh
cBQL theo đặc điểm cá nhân của người trả lời (p
<0,05). có 10 năng lực (55%) khác biệt về tầm
quan trọng là do khác biệt về tuổi đời của người
trả lời. các năng lực này tập trung trong nhóm
năng lực tự quản và năng lực tác nghiệp. nhóm
cBQL lớn tuổi (trên 45 tuổi) đánh giá cao hơn tầm
quan trọng của các năng lực: ngoại giao rộng, có
nhiều mối quan hệ (điểm trung bình 5.43 so 5,13,
p= 0,002); biết sử dụng người giỏi hơn mình; khả
năng chịu đựng phê bình,v.v… Điều này thể hiện

sự khác biệt về độ chín muồi và trải nghiệm trong
công việc của cBQL lớn tuổi.

So với đánh giá của lãnh đạo phường, cBQL
từ cấp trưởng phó phòng ban của quận trở lên
đánh giá cao hơn tầm quan trọng của các năng lực
như: biết sử dụng người giỏi hơn mình (điểm trung
bình 6,58 so 6,15, p=0,000); kỹ năng sử dụng ngoại
ngữ (5,4 so 5,0, p=0,014); biết trọng dụng người
khác... Điều này là hợp lý vì so với lãnh đạo
phường, công việc của các phòng ban quận vừa sâu
hơn về chuyên môn và vừa rộng hơn về phạm vi,
do vậy cBQL các phòng ban quận cần sử dụng
những người giỏi hơn mình về chuyên môn, biết
mạnh dạn, khuyến khích cấp dưới đổi mới, sáng
tạo, nâng cao chất lượng công việc… thêm vào đó,
rất ít sinh viên tốt nghiệp ứng tuyển vào bộ máy
quản lý của phường nên lãnh đạo phường có ít sự
lưạ chọn, đánh giá v.v.. và các lãnh đạo cấp
phường hiện nay hầu như chưa sử dụng ngoại ngữ.
như vậy, sự khác biệt trong đánh giá tầm quan
trọng của các năng lực này chủ yếu là do sự khác
biệt trong tính chất và phạm vi công việc.

Sự khác biệt theo vị trí công việc giữa cBQL
và cán bộ quy hoạch nguồn chỉ thể hiện ở yêu cầu
hiểu biết pháp luật. cBQL đánh giá năng lực này
cao hơn, chủ yếu do sự khác biệt trong trọng trách
được giao và sự khác biệt về mức độ phức tạp về
mặt pháp lý của các tình huống được giao xử lý
của cBQL và cán bộ quy hoạch nguồn.

theo giới tính, nữ yêu cầu cao hơn so với nam
hơn ở hai năng lực: hiểu biết tâm lý quản lý (điểm
trung bình 6,05 so 5,79, p=0,013); kỹ năng xử lý
công việc (6,48 so 6,31 p=0,024). có thể do cBQL
nữ tỷ mỉ, chu đáo, cẩn thận hơn trong công việc
quản lý, “tâm lý” hơn trong cách ứng xử. 

theo trình độ chuyên môn của người trả lời,
nhóm tốt nghiệp đại học yêu cầu cao hơn nhóm
chưa tốt nghiệp đại học ở ba năng lực: hiểu biết
tài chính (điểm trung bình 5,94 so 5,67, p=0,039)

Biết hạn chế điểm yếu của cấp dưới 5,87 PM 0,033

Biết trọng dụng người khác 6,32 PM 0,044

Ngoại giao rộng, có nhiều mối quan hệ 5,71 PM 0,000

Biết sử dụng người giỏi hơn mình 6,40 SeM 0,040 0,000

Chịu đựng áp lực công việc 6,20 SeM 0,035

Khả năng chịu đựng phê bình 5,94 SeM 0,050

Hiểu biết kinh doanh 5,20 SM 0,040

Hiểu biết tài chính 5,67 SM 0,039

Hiểu biết tâm lý quản lý 5,88 SM 0,013

Kỹ năng hoạch định 6,29 SM 0,030
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và kỹ năng viết, soạn thảo văn bản (6,02 so 5,76,
p= 0,041) và kỹ năng dự đoán, phán đoán
(p=0,000). Đây là những năng lực có thể được đào
tạo từ nhà trường và giúp cBQL có thể làm việc
tốt hơn khi tính phức tạp trong quản lý ngày càng
tăng thêm. 
6. Kết luận

Đóng góp của đề tài: nghiên cứu xác định được
5 nhóm năng lực với 54 biến năng lực quan trọng,
trong đó có 6 năng lực then chốt đối với các chức
danh cBQL quận 5. nghiên cứu cũng tìm thấy sự
khác biệt về tầm quan trọng của 18 năng lực đối
với cBQL cấp quận theo đặc điểm cá nhân của
người trả lời. các năng lực này đã bổ sung và cụ
thể hoá một cách khách quan các tiêu chuẩn tuyển
chọn, bổ nhiệm cBQL trong bộ máy quản lý nhà
nước. 

So sánh với các chương trình đào tạo quản lý
hành chính nhà nước bậc cử nhân và bậc cao học
Vn hiện nay (http://www.napa.vn), các nhóm
năng lực nên được đào tạo thêm cho cBQL trong
bộ máy quản lý nhà nước: năng lực làm việc với
người khác; năng lực tự quản; năng lực tác nghiệp.
Mặc dù được thực hiện tại quận 5, hy vọng rằng
kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham
khảo có giá trị đối với những đơn vị, tổ chức và
cá nhân làm công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn
luyện, luân chuyển cán bộ trong bộ máy quản lý
nhà nước cấp quận ở nước ta hiện nay.

hạn chế của nghiên cứu: Mặc dù kết hợp thảo
luận nhóm với các chuyên gia và khảo sát bản câu
hỏi được đánh giá là phương pháp rất hữu ích
trong việc thu thập ý kiến của mẫu với số lượng
đông. nghiên cứu mới chỉ tìm thấy kết quả từ
nhận xét về tầm quan trọng của các năng lực đối
với các cBQL cấp quận. nghiên cứu này chưa đo
lường được hiện tại liệu các cBQL cấp quận có các
năng lực này không và mối liên hệ giữa các năng
lực này và kết quả làm việc của các cBQL. các số
liệu chưa được kiểm định kết quả từ các nguồn
hoặc phương diện khác. nghiên cứu mới chỉ chú
trọng xác định các năng lực quan trọng hiện thời,
chưa xác định được các năng lực quan trọng đối
với cBQL cấp quận trong tương lai 5 năm tới.
nghiên cứu chỉ giới hạn trong phạm vi quận 5 nên
tính đại diện chưa cao và có thể cần điều chỉnh
cho các quận khác. Đây cũng là gợi ý cho các
nghiên cứu tiếp theo nhằm xác định các năng lực
đối với cBQL trong bộ máy nhà nước ở Vnn
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